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1. Giới thiệu
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng

có sản lượng lúa lớn nhất cả nước, theo số liệu
thống kê sơ bộ của Tổng cục thống kê (2015) thì
trong năm 2013 sản lượng lúa ĐBSCL đạt 24.990
tấn, chiếm 56,7% sản lượng lúa cả nước. Tùy theo
điều kiện đất đai ở từng địa phương, mỗi nơi có
khả năng trồng lúa hoặc áp dụng các mô hình
canh tác khác nhau. Những vùng đất với điều kiện
phù hợp có thể trồng ba vụ lúa mỗi năm. Tuy
nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tiêu
cực của việc trồng lúa liên tục nhiều vụ trong năm.
Theo Nguyễn Bảo Vệ (2003), việc độc canh cây
lúa đã làm cho đất canh tác bị ngập nước hầu như
quanh năm, tốc độ khoáng hóa đạm (N) kém và
có sự cố định Kali (K) trong đất. Về lâu dài, môi
trường đất ở những nơi này sẽ bị thay đổi; cho nên,
cây trồng dễ gặp phải sâu bệnh và thường làm cho

năng suất lúa giảm theo thời gian canh tác. Điều
này kéo theo việc muốn ổn định năng suất thì phải
gia tăng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực
vật làm gia tăng chi phí sản xuất và làm giảm lợi
nhuận của người nông dân.

Hiện nay, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là
địa bàn có mật độ nông hộ trồng lúa hai vụ chiếm
tỷ trọng khá cao trong khu vực. Tuy nhiên, chưa có
nghiên cứu nào cho thấy hướng canh tác này
mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho người nông
dân. Chính vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là
đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh
tế của mô hình sản xuất lúa hai vụ để đề xuất một
số giải pháp hợp lý nhằm nâng cao năng suất và
tăng lợi nhuận góp phần phục vụ phát triển nông
thôn mới ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong
tương lai gần.
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Mục tiêu của bài viết này là đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình sản
xuất lúa hai vụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy đa biến và
dữ liệu từ việc phỏng vấn trực tiếp các nông hộ đang sản xuất mô hình lúa hai vụ tại huyện Châu Phú,
tỉnh An Giang để kiểm định các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, nông dân bỏ ra 1.977,156
ngàn đồng chi phí đầu tư/1000m2 thì thu về 4.234,273 ngàn đồng và lợi nhuận ròng đạt được là
2.257,117 ngàn đồng/1000m2. Chi phí mua giống, lao động, phân bón, chuẩn bị đất, thu hoạch, năng
suất, giá bán có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa 2 vụ tại địa phương.
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Phần còn lại của bài viết được tổ chức như sau:
Mục 2 trình bày cơ sở lý thuyết, phát triển giả
thuyết và phương pháp nghiên cứu; Mục 3 trình
bày kết quả nghiên cứu và thảo luận; và cuối
cùng, kết luận, hàm ý của bài viết được trình bày
ở mục 4.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Chuyển dịch cơ cấu sản xuất là yêu cầu khách

quan của sự phát triển sản xuất xã hội. Xem xét
lịch sử của nền kinh tế sản xuất tại một vùng, một
quốc gia hay trên phạm vi toàn thế giới, chuyển
dịch cơ cấu sản xuất là một quá trình thay đổi
không ngừng về cơ cấu kinh tế. Nói cách khác,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một quá trình được
thực hiện thông qua sự điều chỉnh tăng, giảm (một
cách tự phát hay tự giác) tốc độ phát triển của các
ngành trong vùng. Chính phủ và cơ chế thị trường
cùng tham gia vào điều chỉnh quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của một vùng. Một trong những
tiêu chí xem xét chuyển dịch cơ cấu sản xuất là
hiệu quả kinh tế, tiêu chí hiệu quả kinh tế thực ra
là giá trị, nghĩa là khi sự thay đổi làm tăng giá trị
thì sự thay đổi đó có hiệu quả và ngược lại thì
không có hiệu quả.

Khái niệm liên quan đến chuyển dịch cơ cấu
sản xuất là độc canh. Độc canh là chỉ trồng một
hoặc rất ít loài cây trên 1 khu đất nhằm thu càng
nhiều lợi nhuận càng tốt. Độc canh thường gây rủi
ro về dịch bệnh, thiên tai, có khi những người nông
dân phải làm để tự nuôi sống mình trong lúc thiếu
vốn, thiếu tư liệu sản xuất... Một số nghiên cứu đã
chỉ ra rằng, việc trồng độc canh dẫn đến nhiều
hậu quả (Nguyễn Bảo Vệ, 2003; Nguyễn Tiến
Dũng & Lê Khương Ninh, 2013). Thứ nhất, dịch
bệnh dễ phá hoại khi chỉ canh tác một loại cây vì
mỗi loại sâu có thói quen dinh dưỡng riêng. Thứ
hai, giảm sút tài nguyên di truyền hạt giống của
những giống mới có năng suất cao và giống lai đã
được đưa về nông thôn. Thứ ba, rủi ro kinh tế lớn
khi chỉ trồng một loại cây, nếu sâu bệnh hay thiên

tai phá hoại sẽ thất bại hoàn toàn. Ngay cả khi
được mùa, loại cây trồng đó dễ bị mất giá do cung
thường lớn hơn cầu. Độc canh làm cho kinh tế của
nông dân không ổn định.

Để giúp người dân và chính quyền địa phương
đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế của mô hình
sản xuất lúa 2 vụ nhằm có các giải pháp phù hợp
và tăng thêm thu nhập cho người nông dân tại địa
phương, bài viết sẽ chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng
đến hiệu quả kinh tế của mô hình lúa 2 vụ, từ đó
điều chỉnh các yếu tố theo hướng phù hợp hơn.

Các nghiên cứu trước đã chỉ ra có nhiều yếu tố
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các mô hình
sản xuất. Hoàng Văn Long (2011) cho rằng cần
đánh giá các yếu tố như các chi phí sản xuất
(chuẩn bị đất, giống, phân bón, thuốc BVTV, thu
hoạch, lao động), giá bán và năng suất có ảnh
hưởng như thế nào đến hiệu quả kinh tế. Hiệu quả
kinh tế được phản ảnh thông qua thu nhập ròng
(ký hiệu là THUNHAPRONG). Ngoài ra, theo
nghiên cứu của Mariano & cộng sự (2012), kinh
nghiệm cũng được xem xét để đánh giá hiệu quả
kinh tế sản xuất. Thêm vào đó, theo Nguyễn Tiến
Dũng & Lê Khương Ninh (2013), diện tích cũng có
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình.
Theo nghiên cứu của Nguyễn Tiến Dũng & Lê
Khương Ninh (2013), khi quy mô diện tích tăng
dần thì hiệu quả kinh tế của nông hộ sẽ tăng theo,
bởi khi đó nông hộ có thể kiểm soát người lao
động (phần lớn là lao động gia đình) và lựa chọn
yếu tố đầu vào với chất lượng đảm bảo (do nhu
cầu không lớn). Đồng thời, quy mô diện tích càng
lớn, nông hộ càng dễ áp dụng kỹ thuật canh tác
mới để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong
sản xuất, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy diện
tích có ảnh hưởng thuận chiều với thu nhập ròng
của mô hình trồng lúa. Vì vậy, trong nghiên cứu
này cũng kỳ vọng yếu tố diện tích canh tác (ký
hiệu là DIENTICH) sẽ có tác động thuận chiều với
hiệu quả kinh tế.
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Giả thuyết 1: Diện tích canh tác tác động thuận
chiều đến hiệu quả kinh tế.

Chi phí mua lúa giống của nông hộ là yếu tố
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế. Chi phí
này được tính bằng số lượng giống lúa bình
quân/ha nhân với giá bán 1kg lúa giống. Dẫu
vậy, theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn
Long (2011) cho thấy rằng, chi phí mua lúa
giống không có ảnh hưởng thu nhập ròng, tức là
khi chi phí mua giống tăng hay giảm sẽ không
làm cho thu nhập ròng tăng hay giảm đi. Trong
nghiên cứu này, chi phí giống (ký hiệu là
GIONG) lại kỳ vọng có tác động nghịch chiều
với thu nhập ròng bởi vì trong nghiên cứu thực tế
của các nhà khoa học, nông dân chú ý đầu tư
vào số lượng nhưng không quan tâm đến chất
lượng giống nên đã mua giống từ những nơi
buôn bán đại trà, không sử dụng giống xác nhận
hoặc nguyên chủng của các tổ chức giống, trung
tâm giống.

Giả thuyết 2: Giống lúa được kỳ vọng có ảnh
hưởng nghịch chiều đến hiệu quả kinh tế.

Chi phí thuê lao động của nông hộ cũng là yếu
tố không kém phần quan trọng khi xem xét hiệu
quả kinh tế. Chi phí này bao gồm chi phí thuê lao
động cộng với chi phí lao động gia đình và được
tính bằng tổng chi phí thuê lao động bình quân
của từng vụ trên 1 ha. Trong nghiên cứu của
Hoàng Văn Long (2011) cho thấy chi phí lao động
này tỷ lệ nghịch với thu nhập ròng (hiệu quả kinh
tế). Trong nghiên cứu này, chi phí lao động (ký
hiệu là  LAODONG) cũng kỳ vọng là có tác động
nghịch chiều với hiệu quả kinh tế.

Giả thuyết 3: Chi phí lao động của nông hộ
càng tăng thì hiệu quả kinh tế càng giảm.

Trong nghiên cứu của Hoàng Văn Long (2011)
thì chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có tỷ lệ
nghịch với hiệu quả kinh tế. Nghĩa là khi nông hộ
đầu tư nhiều vào chi phí phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật thì sẽ làm cho hiệu quả kinh tế giảm. Trong
nghiên cứu này, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực

vật (ký hiệu là SINHHOC) cũng được kỳ vọng có
ảnh hưởng nghịch biến với hiệu quả kinh tế.

Giả thuyết 4: Chi phí phân bón, bảo vệ thực vật
có tác động nghịch chiều với hiệu quả kinh tế.

Chi phí cày, bừa, xới,... trong quá trình canh tác
lúa là yếu tố không kém phần quan trọng đối với
hiệu quả kinh tế của mô hình. Một số nghiên cứu
trước đã cho biết rằng, chi phí này không ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh tế (Trần Đức Trung,
2017; Nguyễn Văn Long, 2011). Điều này hàm ý
rằng, khi chi phí này tăng hay giảm sẽ không làm
cho thu nhập ròng tăng hay giảm. Tuy nhiên,
nghiên cứu này lập luận rằng, chi phí cày, bừa,
xới... (ký hiệu là CBDat) có tác động thuận chiều
với hiệu quả kinh tế bởi vì làm tốt khâu làm đất để
đất tơi xốp, để cây lúa dễ dàng hấp thụ chất dinh
dưỡng từ đất.

Giả thuyết 5: Chi phí cày, bừa, xới có tác động
thuận chiều đến hiệu quả kinh tế.

Chi phí thu hoạch của nông hộ (ký hiệu là
THUHOACH) bỏ ra để thuê mướn máy móc, thiết
bị để thu hoạch lúa. Trước đây, chi phí này chiếm
tỷ trọng rất cao trong cơ cấu chi phí sản xuất lúa,
nhưng ngày nay tiến bộ khoa học kỹ thuật đã làm
giảm chi phí này đáng kể do có sự xuất hiện của
máy gặt đập liên hợp. Trong nghiên cứu này, chi
phí thu hoạch của nông hộ được kỳ vọng có tác
động nghịch chiều đến hiệu quả kinh tế.

Giả thuyết 6: Chi phí thu hoạch có ảnh hưởng
nghịch biến đến hiệu quả kinh tế.

Giá bán lúa được tính bằng giá bán trung bình
1kg của lúa (ký hiệu GIABAN). Hoàng Văn Long
(2011) cho rằng, giá lúa có ảnh hưởng cùng chiều
với thu nhập ròng. Tức là giá bán cao sẽ làm cho
thu nhập ròng tăng. Trong nghiên cứu này, giá bán
lúa (viết tắt là GIABAN) cũng kỳ vọng mang kết
quả tác động cùng chiều với thu nhập ròng. 

Giả thuyết 7: Giá bán lúa có ảnh hưởng thuận
chiều với hiệu quả kinh tế của mô hình.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, năng suất có
ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả kinh tế của
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mô hình sản xuất (Nguyễn Tiến Dũng & Lê
Khương Ninh, 2013; Hoàng Văn Long, 2011).
Nghĩa là khi năng suất càng cao thì thu nhập ròng
cũng càng cao. Trong nghiên cứu này, năng suất
(ký hiệu là NANGSUAT) cũng tác động cùng chiều
với thu nhập ròng.

Giả thuyết 8: Năng suất lúa có ảnh hưởng
thuận chiều với hiệu quả kinh tế.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kinh nghiệm
trồng lúa của chủ hộ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
hiệu quả kinh tế của mô hình (Trần Đức Trung,
2017; Hoàng Văn Long, 2011). Nguyễn Tiến
Dũng & Lê Khương Ninh (2013) đã kỳ vọng có
tác động thuận chiều của kinh nghiệm đến hiệu
quả kinh tế. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không
tìm thấy bằng chứng thực nghiệm cho mối quan
hệ này. Trong nghiên cứu này, kinh nghiệm trồng
lúa của chủ hộ (ký hiệu là KINHNGHIEM) được
kỳ vọng là có tác động cùng chiều với hiệu quả
kinh tế vì theo thời gian, chủ hộ tích lũy thêm
nhiều kinh nghiệm về lựa chọn kỹ thuật canh tác,
giống lúa và loại yếu tố đầu vào (nhất là phân

bón và nông dược) sao cho phù hợp với đặc điểm
của tự nhiên và đảm bảo tính mùa vụ. Qua đó,
làm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa
(Mariano & cộng sự, 2012).

Giả thuyết 9: Kinh nghiệm trông lúa của chủ hộ
càng nhiều thì hiệu quả kinh tế càng cao.

Từ các lập luận cho các giả thuyết trên, mô
hình nghiên cứu đề xuất được tổng hợp ở Hình 1

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Dữ liệu sử dụng
Để kiểm định các giả thuyết trên và so sánh

hiệu quả kinh tế của mô hình, bài viết sử dụng dữ
liệu từ việc phỏng vấn trực tiếp nông hộ canh tác
mô hình sản xuất lúa hai vụ tại các xã Thạnh Mỹ
Tây, Khánh Hòa, Đào Hữu Cãnh, Vĩnh Thạnh
Trung, Bình Long, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Mỹ Phú
thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Để đảm
bảo tính đại diện, phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên phân tầng được sử dụng để tiến hành để thu
thập số liệu. Trong nghiên cứu này, cơ sở phân
tầng được nhóm nghiên cứu chọn là các xã có sản
lượng và diện tích trồng lúa từ 1,5 ha trở lên tại các
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Nguồn: Tác giả đề xuất
Hình 1: Mô hình nghiên cứu



xã được thống kê. Căn cứ vào danh sách các nông
hộ được UBND các xã cung cấp, nhóm tác giả sử
dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên chọn ra
các đơn vị của mẫu theo tiêu chí sản lượng và diện
tích lúa lớn. Tổng số hộ trồng lúa 02 vụ trên toàn
huyện khoảng 6.300 hộ với quy mô khác nhau,
diện tích trung bình là 1,5 ha/hộ.

Số liệu được thu thập bằng cách thiết kế bảng
câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp 211 hộ canh tác mô
hình lúa 2 vụ tại các xã có diện tích đảm bảo theo
tiêu chí trên. Các hộ thuộc mô hình sản xuất này
được chính quyền địa phương các xã giới thiệu và
được mời tham gia phỏng vấn. Bảng hỏi phỏng
vấn được thiết kế cẩn thận và phỏng vấn thử trước
khi phỏng vấn chính thức. Sau khi tập huấn
phương pháp điều tra để kiểm tra và làm rõ nội
dung thông tin cần được cung cấp trong bảng hỏi,
cuộc điều tra chính thức được tiến hành trong giai
đoạn từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2017. Bảng hỏi
tập trung vào việc thu thập các số liệu phục vụ
nghiên cứu như thực trạng canh tác lúa, các khoản
mục chi phí trong quá trình sản xuất và nguồn đầu
ra, cũng như kỹ thuật mà nông hộ áp dụng,... Sau
khi kiểm tra và xử lý bảng hỏi đã điều tra, tổng số
bảng hỏi đạt yêu cầu là 162 hộ sản xuất lúa hai vụ.
Nghiên cứu sử dụng số quan sát này để phân tích.

2.2.2. Đo lường các biến và phương pháp ước
lượng

Kế thừa các nghiên cứu trước (Nguyễn Tiến
Dũng & Lê Khương Ninh, 2013), mô hình nghiên
cứu được ước lượng thông qua phương trình hồi
quy tuyến tính (*)

Yi (THUNHAPRONG) = β0 + β1(DIENTICH)i +
β2(GIONG)i + β3(LAODONG)i + β4(SINHHOC)i +
β5(CBDat)i + β6(THUHOACH)i + β7(GIABAN)i +
β8(NANGSUAT)i + β9(KINHNGHIEM)i+ i (*)

Trong đó:
Yi: biến phụ thuộc là hiệu quả kinh tế của mô

hình
β1-9: các tham số ước lượng của các biến độc

lập tương ứng

β0: hệ số chặn của mô hình hồi quy
εi: sai số của mô hình
Đo lường các biến độc lập và phụ thuộc trong

phương trình (*) được diễn giải ở Bảng 1.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ của cả 2 vụ

lúa trên địa bàn Châu Phú
a. Vụ Đông Xuân: Theo báo cáo của Phòng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu
Phú, trong vụ Đông Xuân trong năm 2016, 2017
trên toàn địa bàn bà con xuống giống đạt mức
trung bình 35.572,5/35.895 ha, đạt 99,1% kế
hoạch, so với cùng kỳ giảm 881,5 ha. Năng suất
lúa trung bình đạt 7,18 tấn/ha, so với cùng kỳ thấp
hơn 0,33 tấn/ha, sản lượng đạt trung bình 255.482
tấn. Trong 2 năm qua, lúa tươi giống OM 6976, giá
trung bình từ 4.900-4.920 đồng/kg, Jasmine từ
5.400-5.500 đồng/kg, nếp từ 4.700-4.800 đồng/kg.

b. Vụ Hè Thu: Trong năm 2016, 2017, ở vụ Hè
Thu trên toàn huyện xuống giống đạt mức trung
bình là 33.119/33.527 ha đạt 98,78% so với kế
hoạch, so với cùng kỳ giảm 3.202 ha. Năng suất
trung bình đạt 5,45 tấn/ha, so với cùng kỳ giảm
0,33 tấn/ha, sản lượng 180.531 tấn. Liên quan đến
tình hình tiêu thụ lúa, giá lúa tươi OM 7347 từ
5.000 - 5.300 đồng/kg, OM 4218 từ 5.000 -5.300
đồng/kg, OM 6976 từ 5.100 - 5.400 đồng/kg, nếp
4.300 - 4.500 ñoàng/kg.

c. Các chỉ số tài chính của lúa 2 vu ï 
Bảng 2 cho thấy, vụ Đông Xuân của mô hình

lúa 2 vụ, cứ 1000m2 nông hộ phải bỏ ra 1.977,156
ngàn đồng chi phí thì sẽ thu về 4.234,273 ngàn
đồng và lợi nhuận đạt được là 2.257,117 ngàn
đồng. Cụ thể, ở mô hình lúa 2 vụ nếu nông dân bỏ
ra 1 đồng chi phí thì sẽ nhận được 2,14 đồng thu
nhập và 1,14 đồng lợi nhuận.

Tương tự vụ Đông Xuân, ở vụ Hè Thu, nếu
nông hộ bỏ ra 2.000,615 ngàn đồng/1000m2 thì
sẽ thu về 3.368,746 ngàn đồng/1000m2. Nói cách
khác, cứ 1 đồng chi phí bỏ ra thì sẽ thu về 1,68
đồng thu nhập và 0,68 đồng lợi nhuận. 
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3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh
tế của mô hình lúa 2 vụ 

3.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến và phương sai
sai số thay đổi của mô hình

Sử dụng hệ số phương sai phóng đại (VIF: vari-
ation inflation factor) của các biến trong mô hình

để kiểm tra hiện tượng này. Nếu VIF < 10 thì kết
luận không có hiện tượng đa cộng tuyến (Mai Văn
Nam, 2008). Kết quả kiểm định cho biết rằng, giá
trị VIF của tất cả các biến tại các mô hình đều dưới
giá trị ngưỡng, vì vậy không có hiện tượng đa cộng
tuyến trong mô hình hồi quy.
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Bảng 2: Chỉ số tài chính vụ Đông Xuân của mô hình sản xuất lúa 2 vụ
Đơn vị tính: ngàn đồng/1000m2

Nguồn: Số liệu điều tra, 2017

Các khoản mục  Giá trị 
Vụ Đông Xuân  Vụ Hè Thu 

Chi phí  1.977,156 
4.234,273 
2.257,117 

2,14 
1,14 
0,53 

2.000,615 
Thu nhập  3.368,746 
Thu nhập ròng (TNR)  1.368,131 
Thu nhập/chí phí (lần)  1,68 
TNR/chi phí(laàn)  0,68 
TNR/thu nhaäp(laàn)  0,41 

Bảng 1: Diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Tên biến và đo lường  Diễn giải  Kỳ vọng 
THUNHAPRONG (đ/ha)  Hiệu quả kinh tế. Biến này được tính bởi phần 

chênh lệch giữa tổng thu nhập và tổng chi phí bỏ 
ra để sản xuất sản phẩm  

 

DIENTICH (ha) Diện tích canh tác của từng mô hình + 
GIONG (đ/ha) Giống lúa. Được tính bởi (s ố lượng giống lúa 

bình quaân/ha/vuï)*(ñôn giaù)  
- 

LAODONG (đ/ha)  Chi phí thuê lao động bình quân 1ha/vụ  - 
SINHHOC (đ/ha)  Tổng chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật /1 

ha/vuï 
- 

CBDat (đ/ha) Chi phí cày, bừa, xới, ... trong quá trình canh tác 
luùa/ha/vuï 

- 

THUHOACH (đ/ha)  Chi phí thuê mướn máy móc, thiết bị, nhân công 
để thu hoạch lúa /1 ha/vụ 

- 

GIABAN (đ/kg) Giá bán trung bình 1kg của lúa  + 
NANGSUAT (tấn/ha)  Năng suất thu hoạch của lúa trên 1ha/năm /vụ 

 
+ 

KINHNGHIEM (năm)  Số năm tham gia trồng lúa của chủ hộ  + 



Bên cạnh đó, kết quả kiểm định White cho biết,
giá trị P là 0,3760 lớn hơn mức ý nghĩa  = 10%. Do
đó, chấp nhận giả thuyết H0 (phương sai sai số
của mô hình lúa 2 vụ là đồng đều). Vì vậy, không
có hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô
hình hồi quy.

3.2.2. Kết quả ước lượng tham số các yếu tố
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình canh
tác lúa 2 vụ

Để tìm các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập
ròng từ việc canh tác lúa 2 vụ và chọn những nhân
tố ảnh hưởng có ý nghĩa, từ đó phát huy nhân tố
có ảnh hưởng tốt, khắc phục các nhân tố có ảnh
hưởng xấu chúng ta xây dựng mô hình hồi quy
tuyến tính giữa thu nhập ròng và các chi phí tạo ra
thu nhập ròng từ trồng lúa. Thu nhập ròng được
tính bằng tổng thu nhập trừ đi tất cả các chi phí
phát sinh trong quá trình sản xuất. Các chi phí này
bao gồm: chi phí thuê lao động, chi phí phân,
thuốc, chi phí thu hoạch,…

Kết quả ước lượng được thể hiện ở bảng 3
cho thấy có cơ sở kết luận rằng các yếu tố ảnh
hưởng có mối tương quan rất chặt chẽ với thu
nhập ròng với hệ số xác định (R2) là 0,599. Có
nghĩa là sự biến động thu nhập ròng của nông
hộ trồng lúa 2 vụ được giải thích bởi các yếu tố
được xác định trong mô hình ở mức 59,9%. Hay
59,9% khác biệt của thu nhập được giải thích bởi
sự khác biệt về năng suất, giá bán, chi phí
chuẩn bị đất, chi phí phân bón, chi phí thuê lao
động, chi phí thuốc BVTV.

Giá trị F = 1002,422 tương ứng với mức ý nghĩa
là 0% cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính này có
thể phù hợp với tổng thể nghiên cứu. Vì vậy, khi
giải quyết được vấn đề phân tích của mẫu quan
sát thì ta có thể kết luận chung cho tổng thể
nghiên cứu.

Trước tiên ta thấy rằng năng suất (NANGSU-
AT) của lúa có ảnh hưởng và phản ánh tương đối
tốt đến thu nhập ròng của lúa, nó tác động thuận
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Bảng 3: Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ canh tác lúa 2 vụ

(***: tồn tại mức ý nghĩa 1%; **: tồn tại mức ý nghĩa 5%; *: tồn tại mức ý nghĩa 10%; ns: không tồn
tại ý nghĩa)

Các biến Hệ số Sai số chuẩn  Giá trị P 
(Hằng số)  -34.389.241,372***  1.298.480,066 0,000 
DIENTICH -14.065,038ns 10.410,266 0,232 
GIONG -0,701* 0,295 0,055 
LAODONG -0,800*** 0,090 0,000 
SINHHOC -0,940*** 0,044 0,000 
CBDat -1,301*** 0,201 0,001 
THUHOACH -1,504*** 0,262 0,003 
GIABAN 6.659,032***  258,488 0,000 
NANGSUAT 5.098.036,503***  70.006,024 0,000 
KINHNGHIEM 27.101,118ns 16.764,075 0,141 

Số quan sát    162 
R2   0,599 
Giá trị F   1002,422 
Giá trị P của mô hình    0,0000 



�

với thu nhập ròng, tức là khi các nhân tố khác cố
định, năng suất lúa càng cao, giá bán càng cao thì
thu nhập ròng càng cao, cụ thể khi năng suất sản
lượng lúa thay đổi tăng 1kg/ha thì thu nhập ròng
sẽ thay đổi tăng 5.098.036,503 đồng/ha tại mức ý
nghĩa =1%.

Giá bán (GIABAN) cũng có ảnh hưởng và có
tác động thuận chiều đến thu nhập ròng, tức là khi
các yếu tố khác cố định, giá bán càng cao thì thu
nhập ròng càng cao, lúc đó khi giá bán tăng 1
đồng/kg thì thu nhập ròng sẽ thay đổi tăng
6.659,032 đồng/ha tại mức ý nghĩa =1%. 

Chi phí mua giống (GIONG) có tác động
nghịch chiều với thu nhập ròng của mô hình lúa 2
vụ ở mức ý nghĩa 10%. Khi các yếu tố khác không
đổi, chi phí mua giống tăng 1 đồng/ha thì thu nhập
ròng sẽ giảm 0,701 đồng/ha và ngược lại nếu giảm
chi phí giống 1 đồng/ha thì thu nhập ròng sẽ tăng
0,701 ñoàng/ha.

Chi phí lao động (LAODONG) cũng có tác
động nghịch chiều với thu nhập ròng ở mức ý
nghĩa 1%. Tức là khi các loại chi phí này tăng 1
đồng thì sẽ làm thu nhập ròng giảm với số lượng
tương ứng là -0,800 đồng/ha và ngược lại sẽ làm
cho thu nhập ròng tăng bấy nhiêu đồng/ha.

Chi phí phân bón, thuốc BVTV (SINHHOC)
cũng có tác động nghịch chiều đến thu nhập ròng.
Cụ thể, khi các yếu tố khác không đổi, khoản mục
chi phí này tăng 1 đồng/ha thì sẽ làm cho thu nhập
ròng giảm 0,940 đồng/ha và ngược lại sẽ làm cho
thu nhập ròng tăng bấy nhiêu đồng/ha mức ý
nghĩa 1%.

Chi phí cày, xới, bừa,… (CBDat) cũng có tác
động nghịch chiều với thu nhập ròng ở mức ý
nghĩa 1%. Khi các yếu tố khác không thay đổi,
khoản mục chi phí này tăng 1 đồng/ha thì sẽ làm
cho thu nhập ròng giảm 1,301 đồng/ha và ngược
lại sẽ làm cho thu nhập ròng tăng bấy nhiêu
ñoàng/ha. 

Cũng như các khoản mục chi phí khác, chi phí
thu hoạch (THUHOACH) cũng có ảnh hưởng và

có tác động nghịch chiều với thu nhập ròng ở mức
ý nghĩa 1%. Khi các yếu tố khác không đổi, chi phí
thu hoạch tăng 1 đồng/ha sẽ làm cho thu nhập
ròng giảm 1,504 đồng/ha.

Theo kết quả của mô hình thì diện tích đất
trồng lúa (DIENTICH) và kinh nghiệm
(KINHNGHIEM) trồng lúa của nông dân không
ảnh hưởng đến thu nhập ròng (không có ý nghĩa
thống kê). Ngoài các yếu tố được xem xét trên giải
thích mối quan hệ của nó với thu nhập ròng của
lúa 2 vụ thì 1% còn lại là các yếu tố khác không
thuộc mô hình có tác động đến thu nhập ròng hay
hiệu quả trồng lúa 2 vụ.

4. Kết luận và hàm ý chính sách
Từ việc phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình

canh tác lúa hai vụ trên địa bàn huyện Châu Phú
tỉnh An Giang, có thể đưa ra kết luận rằng, vụ
Đông Xuân của mô hình lúa 2 vụ, cứ 1000 m2

nông hộ phải bỏ ra 1.977,156 ngàn đồng chi phí
thì sẽ thu về 4.234,273 ngàn đồng và lợi nhuận
đạt được là 2.257,117 ngàn đồng. Đối với vụ Hè
Thu, nếu nông hộ bỏ ra 2.000,615 ngàn
đồng/1000m2 đầu tư thì thu về 3.368,746 ngàn
đồng/1000m2 và lợi nhuận đạt được. Bên cạnh đó,
nghiên cứu phát hiện rằng, hiệu quả kinh tế của
nông hộ sản xuất lúa 2 vụ trên địa bàn phụ thuộc
nhiều vào các yếu tố như chi phí giống, chi phí
phân, chi phí thuốc bảo vệ thực vật, chi phí lao
động, năng suất, giá bán, thu hoạch giữ vai trò
quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả
kinh tế của nông hộ nên cần phải quan tâm để sản
xuất lúa đạt hiệu quả cao nhất.

Qua kết quả trên cho thấy, do chạy theo lợi
nhuận bỏ qua những lời khuyên từ chuyên gia
trong quá trình sản xuất, nông dân tranh thủ trồng
lúa liên tục dẫn đến những ảnh hưởng rất xấu đến
2 vụ lúa chính trong năm là vụ Đông Xuân và Hè
Thu. Tuy rằng hình thức canh tác lúa 2 vụ trước
mắt có lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho nông
dân nhưng hình thức canh tác này vẫn còn những
ảnh hưởng rất tiêu cực như: Sâu bệnh phát triển
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nhiều hơn, đất không còn nhận được phù sa, ô
nhiễm môi trường nặng hơn, gây ngộ độc hữu cơ
cho lúa, làm đất mau suy thoái, năng suất lúa có
thể giảm theo thời gian,... 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình lúa 2 vụ
có hiệu quả kinh tế tương đối cao. Do đó, chính
quyền địa phương các ngành chuyên môn ở
huyện cần quy hoạch vùng sản xuất, khuyến cáo,
hướng dẫn các kỹ thuật cho nhân dân thực hiện
việc sản xuất phù hợp đạt kết quả tốt. Ngoài ra,
cần tư vấn và khuyến khích người dân sử dụng
thời gian còn lại trong năm (vụ 3) sản xuất các
loại sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện
khí hậu, đất và thị trường nhằm tạo thêm thu nhập
cho người nông dân tại địa phương. Dẫu hiệu quả
kinh tế của mô hình lúa 2 vụ tại địa bàn tương đối
cao, để tăng năng suất và cải thiện hiệu quả kinh
tế góp phần tăng thu nhập cho người dân cao
hơn, nghiên cứu đề xuất các hộ nông dân cần
tham gia tập huấn kỹ thuật, tham gia các Hội
đoàn thể của địa phương. Bên cạnh đó, nghiên
cứu đề xuất chính quyền địa phương tăng cường
tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, tiếp tục nâng
cao chất lượng hoạt động của các Hội, Đoàn thể
địa phương, tạo điều kiện cho nông dân trao dồi
học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo điều kiện cho
các hộ trồng lúa tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ
thuật và sử dụng các giống lúa phù hợp với thổ
nhưỡng, chống dịch bệnh cao,... để góp phần
nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn
của hộ trồng lúa 2 vụ. �
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Summary

The objective of this paper is to measure the
factors affecting the economic efficiency of the
two-crop rice production model in Chau Phu dis-
trict, An Giang province. Multivariable regression
estimation and data from direct interviews of farm-
ers applying two-crop rice production model in
Chau Phu district, An Giang province are used to
test hypotheses. Research results show that farm-
ers spent 1,977,156 thousand dong of investment
cost / 1,000 square meters in order to earn
4,234,273 thousand dong, in which net profit was
2,257,117 thousand dongs / 1000 m2. The cost of
buying seeds, labor, fertilizers, land preparation,
harvesting, productivity and selling prices have
strongly influenced the economic efficiency of the
two-crop rice production model in the locality.
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